PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             KỲ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ
        TP THANH HÓA                                            LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2005 – 2006






                     Môn :  VẬT LÝ   (Vòng 2)
         Đề số 04
                                            Thời gian làm bài : 150 phút
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài 1: (5 điểm): 
Một cậu bé đi lên núi với vận tốc 1m/s. Khi còn cách đỉnh núi 100m, cậu bé thả một con chó và nó bắt đầu chạy đi chạy lại giữa cậu bé và đỉnh núi. Con chó chạy lên đỉnh núi với vận tốc 3m/s và chạy lại phía cậu bé với vận tốc 5m/s. Tìm quãng đường mà con chó đã chạy được từ lúc được thả đến lúc cậu bé lên tới đỉnh núi.
  Bài 2: (5 điểm)

Người ta thả một chai sữa của trẻ em vào một phích nước đựng nước ở nhiệt độ t = 400C. Sau một thời gian lâu, chai sữa nóng tới nhiệt độ t1 = 360C, người ta lấy chai sữa này ra và tiếp tục thả vào phích một chai sữa khác giống như chai sữa trên. Hỏi chai sữa này sẽ được làm nóng tới nhiệt độ nào? Biết rằng trước khi thả vào phích, các chai sữa đều có nhiệt độ t0 = 180C. Bỏ qua sự mất mát nhiệt do môi trường.
  Bài 3: (5 điểm)
Cho mạch điện như hình vẽ.
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a) Khi nối giữa A và D một vôn kế thì                  (  A

                   . B                                                    

vôn kế chỉ bao nhiêu. Biết RV rất lớn.


        D
  R4

b) Khi nối giữa A và D 1 ampe kế  thì

ampe kế chỉ bao nhiêu? Biết RA rất nhỏ                                /U /

Tính điện trở tương đương của mạch 


    +         -

trong từng trường hợp.

    Bài 4: (5 điểm)
Một điểm sáng đặt cách màn một khoảng 2m. Giữa điểm sáng và màn ng​ời ta đặt một đĩa chắn sáng hình tròn sao cho đĩa song song với màn và điểm sáng nằm trên trục của đĩa.


a) Tìm ®​ưêng kính bóng đen in trên màn biết ®​ưêng kính của đĩa d = 20cm và đĩa cách điểm sáng 50 cm.


b) Cần di chuyển đĩa theo ph​ư¬ng vuông góc với màn một đoạn bao nhiêu, theo chiều nào để ®ư​êng kính bóng đen giảm đi một nửa?

      c) Biết đĩa di chuyển đều với vận tốc v = 2m/s, tìm vận tốc thay đổi ®ưêng kính bóng đen.

           --------------------------------------------------------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÝ (Vòng 2)

	Câu
	Nội dung – Yêu cầu
	Điểm

	1
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	- Gọi vân tốc của cậu bé là v, vận tốc của con chó khi chạy lên đỉnh núi là v1 và khi chạy xuống là v2. Giả sử con chó gặp cậu bé tại một điểm cách đỉnh núi một khoảng L, thời gian từ lần gặp này đến lần gặp tiếp theo là T.

- Thời gian con chó chạy từ chỗ gặp cậu bé tới đỉnh núi là L/v1. Thời gian con chó chạy từ  đỉnh núi tới chỗ gặp cậu bé lần tiếp theo là (T - L/v1) và quãng đường con chó đã chạy trong thời gian này là v2(T - L/v1); quãng đường cậu bé đã đi trong thời gian T là vT. Ta có phương trình:
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- Quãng đường con chó đã chạy cả lên núi và xuống núi trong thời gian T là 
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. Thay T từ pt (1) vào ta có:
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- Quãng đường cậu bé đã đi trong thời gian T:  
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- Lập tỷ số (2) / (3) ta có : 
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Tỷ số này luôn không đổi, không phụ thuộc vào T mà chỉ phụ thuộc vào các giá trị vận tốc đã cho. Thay các giá trị đã cho vào ta có:  
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- Từ lúc thả chó tới khi lên tới đỉnh núi, cậu bé đi được 100m; trong thời gian này con chó chạy được quãng đường 
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	  - Gọi q1 là nhiệt lượng do phích nước toả ra khi nhiệt độ của nó giảm đi 10C;

           q2 là nhiệt lượng cung cho chai sữa để nó nóng thêm 10C;


t2 là nhiệt độ của chai sữa thứ hai khi cân bằng nhiệt.

  - Phương trình cân bằng nhiệt khi thả chai sữa thứ nhất vào phích là:                          
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  - Phương trình cân bằng nhiệt khi thả chai sữa thứ hai vào phích là:  
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  - Chia hai vế của (1) cho (2) ta có:                 
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  - Giải phương trình (3) đối với 
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Thay các giá trị đã cho ta có:                                            
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	 a) Do RV rất lớn nên có thể xem mạch gồm [(R3 nt R4)// R2] nt R1
Ta có: R34 = R3 + R4 = 4 + 4 = 8(()

                     R34 . R2           8.2



     R1      C           R2
          RCB =                   =              = 1,6 (()       


      (
                     R34 + R2         8 + 2

Rtđ = RCB + R1 = 1,6 + 4 = 5,6 (()



         R3
                        U          6






       R4  

         I = I1 =         =           = 1,07 (A)

   A (  
      (                          B

                       Rtđ        5,6





     D

       UCB = I. RCB = 1,07. 1,6 = 1,72 (V)       

        Cường độ dòng điện qua R3 và R4


                         
                                                                                                       /U /

 UCB        1,72





  +        -

           I) =           =           = 0,215 (A)

                  R34          8

       Số chỉ của vôn kế: UAD = UAC + UCD = IR1 + I’R3= 1,07. 4 + 0,215.4 = 5,14 (V)

b) Do RA rất nhỏ ( A ( D mạch gồm [(R1// R3)nt R2] // R4
                  R1.R3          4.4



      R1                C      I2      R2
         R13 =              =             = 2(()

                  R1 + R3     4 + 4


    I1
           R = R13 + R2 = 2 + 2 = 4(()



    R3
                  U        6

                      A ( D

          I2 =        =        = 1,5 A



I3          I4        R4                      

                  R)       4   
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      U13 = I2. R13 = 1,5. 2 = 3V

                  U13         3








           I1 =          =         = 0,75 A



                + / U  /-

                  R1          4

                   U        6

          I4 =        =         = 1,5 A

                   R4       4

 ( I = I2 + I4 = 1,5 + 1,5 = 3A


Số chỉ của ampe kế là: Ia = I - I1 = 3 - 0,75 = 2,25 (A)

              Rtđ =  U : I   = 6: 3    = 2 (()
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	:    a) Tam giác ABS đồng dạng với tam giác SA'B', ta có:
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Với AB, A'B' là đ​ờng kính của đĩa chắn sáng và bóng đen; SI, SI' là khoảng cách từ điểm sáng đến đĩa và màn. Thay số vào ta đ​ợc A'B' = 80 cm.             


b) Nhìn trên hình ta thấy, để đ​ờng kính bóng đen giảm xuống ta phải dịch chuyển đĩa về phía màn.                                             

Gọi A2B2  là đ​ờng kính bóng đen lúc này. Ta có: A2B2 = 
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A'B' = 40 cm.   


Mặt khác hai tam giác SA1B1, SA2B2  đồng dạng cho ta:




[image: image18.wmf]2

2

2

2

1

1

'

1

1

B

A

AB

=

B

A

B

A

=

SI

I

S

  ( A1B1= AB là đ​ờng kính của đĩa)         
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Vậy cần phải dịch chuyển đĩa một đoạn I I' =S I1- S I = 100 - 50 = 50 cm     

c) Do đĩa di chuyển với vận tốc v = 2m/s và đi đ​ợc quãng đ​ờng S = I I1 = 50 cm = 0,5 m nên mất thời gian là:
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Từ đó vận tốc thay đổi đ​ờng kính của bóng đèn là:


v' = 
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